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Tóm tắt: Dựa trên mẫu phỏng vấn với hơn 1.800 trưêng hợp tại
7 tỉnh/thành phố, bài viết phân tích về việc sắp xếp nơi ở sau
hôn nhân, làm rõ xu hưíng biến đổi và các khác biệt trong sắp
xếp nơi ở sau hôn nhân hiện nay ở Việt Nam. Kết quả cho thấy
việc sắp xếp nơi ở sau hôn nhân có 3 loại hình: sống với nhà
chồng, sống với nhà vợ, và sống riêng. Sống chung với gia đình
hai bên (hoặc bên nội hoặc bên ngoại) vẫn là hình thức phổ biến
nhất; trong khi ở ngưêi Kinh và các nhóm dân tộc thiểu số khác
là sống với nhà chồng, thì khuôn mẫu truyền thống sống với nhà
vợ vẫn ®ưîc bảo lưu mạnh mẽ trong cộng đồng ngưêi £ đê.
Nghiên cứu ghi nhận sự biến đổi mô hình sắp xếp nơi ở sau hôn
nhân theo xu hưíng sống chung với nhà chồng ngày càng giảm
và chiều hưíng tăng lên của mô hình ở riêng hoặc sống với nhà
vợ, cũng như các khác biệt đáng chú ý ở cả ba loại hình nơi ở sau
hôn nhân theo khu vực sống, dân tộc, tôn giáo và các đặc trưng
cá nhân - gia đình(1). 

Từ khóa: Hôn nhân-Gia đình; Kết hôn; Sắp xếp nơi ở sau hôn
nhân; Mô hình chung sống sau hôn nhân; Cư trú sau hôn nhân.

Ngày nhận bài: 2/2/2018; ngày chỉnh sửa: 16/3/2018; ngày duyệt
đăng: 2/5/2018.
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1. Đặt vấn đề

ở Việt Nam, hình thái cư trú trong hôn nhân không đơn giản chỉ là nơi
cư trú của hai vợ chồng mới cưíi mà nó mang mét ý nghĩa xã hội sâu sắc
về trách nhiệm và nghĩa vụ giữa cha mẹ với con cái và ngưîc lại. Ngoài ra
“những quy tắc về nơi cư trú có tác động đến cơ cấu gia đình theo nhiều
nghĩa” (Phạm Văn Bích, 2016:57). ở khía cạnh pháp lý, lựa chọn nơi ở
sau khi kết hôn còn là quyền của mỗi cá nhân/các cặp vợ chồng, tinh thần
tù do lựa chọn nơi cư trú sau khi kết hôn thể hiện xuyên suốt trong Luật
Hôn nhân và Gia đình qua các lần bổ sung, sửa đổi từ năm 1986, 2000,
2014 “Việc lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng do vợ chồng thỏa thuận,

không bị ràng buộc bởi phong tục, tập quán, địa giới hành chính” (Luật
Hôn nhân và Gia đình 2014). 

Thực tế cho thấy việc sắp xếp nơi ở của các cặp vợ chồng sau khi kết
hôn ở Việt Nam là khá đa dạng với nhiều hình thức như ăn chung và ở
chung với nhà chồng; ở chung với nhà chồng nhưng ăn riêng; ở chung với
gia đình nhà vợ; hoặc sống riêng hoàn toàn (Bộ Văn hóa Thể thao và Du
lịch và các cơ quan khác, 2008); trong đó phổ biến nhất là hình thức sống
chung với nhà chồng, đặc biệt ở nông thôn đồng bằng sông Hồng. Sự bảo
lưu cấu trúc gia đình Việt Nam truyền thống sống theo gia đình đằng
chồng ®ưîc nhiều nghiên cứu thực nghiệm xác nhận (Nguyễn Hữu Minh,
Hirschman, 2000; Mai Huy Bích, 2000; Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
và các cơ quan khác, 2008; Nguyễn Hữu Minh, 2008, 2009, 2011); dù vậy
thì hình thức sống riêng hoàn toàn của cặp vợ chồng trẻ sau khi kết hôn
®ưîc ghi nhận có xu hưíng ngày càng cao hơn ở khu vực đô thị và hình
thức sống chung với gia đình nhà vợ ®ưîc lớp trẻ chấp nhận nhiều hơn (Bộ
Văn hóa Thể thao và Du lịch và các cơ quan khác, 2008). 

Khuôn mẫu sắp xếp nơi ở sau hôn nhân thưêng bị ảnh hưëng từ nhiều
yếu tố mang tính cấu trúc, bởi “quyết định về nơi ở của cặp vợ chồng chịu
sự chi phối của phong tục hay những suy tính về kinh tế, chính trị và văn
hóa của một xã hội nào đó” (Phạm Văn Bích, 2016:57) và là kết quả của
sự thỏa hiệp giữa mong muốn lý tưëng của họ và hoàn cảnh nhân khẩu -
xã hội - kinh tế đặc thù, trong đó các yếu tố nhân khẩu, kinh tế và văn hóa
có vai trò quan trọng thông qua tác động của chúng đến tính khả thi và sự
mong muốn một kiểu tổ chức gia đình nhất định (Nguyễn Hữu Minh,
2008, 2009, 2011). 
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Bối cảnh nêu trên cho thấy nghiên cứu sắp xếp nơi ở sau hôn nhân là
vấn đề cần thiết, góp phần xác định cấu trúc gia đình Việt Nam truyền
thống, sự thay đổi về cơ cấu và mô hình thành lập hộ gia đình, sự biến đổi
văn hóa nhìn từ quy tắc cư trú trong hôn nhân. Bài viết cố gắng làm rõ các
câu hỏi sau: Hiện nay ở Việt Nam có các loại hình sắp xếp nơi ở sau hôn
nhân nào? Các cặp vợ chồng bắt đầu cuộc sống hôn nhân của mình ở đâu:
bên nhà chồng, bên nhà vợ hay sống riêng? Hình thức sắp xếp nơi ở sau
khi kết hôn có thay đổi như thế nào theo lớp thế hệ kết hôn? Và có những
khác biệt về các loại hình nơi ở sau hôn nhân theo đặc trưng nhân khẩu xã
hội nào? 

2. Mẫu và phư¬ng pháp nghiên cứu 

Khái niệm nghiên cứu

Theo Luật Hôn nhân và Gia đình (2014), sắp xếp “nơi ở sau hôn nhân”
là cách xác định nơi cư trú của cặp vợ chồng mới cưíi, họ sẽ sống chung
với gia đình nhà chồng hay sống chung với bên gia đình vợ hoặc sống
riêng. 

Các hình thức cư trú sau hôn nhân chủ yếu như sau: Hình thức cư trú

bên chång/bªn nội là hình thức cặp vợ chồng mới cưíi sống với gia đình
chồng. Đây là hình thức cư trú phổ biến nhất trong thế giới (Grogan, 2013;
Ebenstein, 2014, trích theo Andreas L., Helke S. and Susan S., 2017).
Tư¬ng tự, thuật ngữ “cư trú bên nội” nói về hệ thống thân tộc trong đó các
cặp vợ chồng sống bên gia đình nhà chồng” (UNFPA, 2010:9). Hình thức

cư trú bên vî/bªn ngoại: Khi cặp vợ chồng mới cưíi sống cùng hoặc sống
gần với gia đình bên vợ, hình thức cư trú này ®ưîc gọi là cư trú bên vợ,
thưêng thấy nhất trong các xã hội mẫu hệ. Loes Schenk-Sandbergen
(2014) đã định nghĩa hôn nhân cư trú bên ngoại là hình thức sau khi kết
hôn, cặp vợ chồng sẽ cư trú lâu dài ở bên nhà vợ, chú rể sẽ sống cùng với
gia đình cô dâu cho đến khi mất. Sống riªng/n¬i ở míi/h×nh thức cư trú

độc lập: là hình thức khi cặp vợ chồng mới cưíi sẽ không sống gần với
gia đình bên vợ hay bên chồng của họ, mà tách ra ở riêng chỗ mới một
cách độc lập. Loại hình cư trú này phổ biến trong xã hội hiện đại.

Mẫu và kỹ thuật phân tích

Bài viết dựa trên dữ liệu của Đề tài cấp Bộ trọng điểm “Những đặc điểm

cơ bản của hôn nhân ở Việt Nam hiện nay và những yếu tố ảnh hưëng”
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do Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới tiến hành năm 2016-2017, ®ưîc thực
hiện ở 7 tỉnh, thành là Hà Nội, Yên Bái, Nam Định, Thừa Thiên - Huế, Đắc
Lắc, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh, với số mẫu định lưîng là 1.819
trưêng hợp và mẫu định tính gồm 72 phỏng vấn sâu đại diện hộ gia đình
và 27 thảo luận nhóm ngưêi dân và cán bộ x·/phưêng.

Nhằm đảm bảo tính đại diện của mẫu phân tích và tính nhân quả các
biến số độc lập và biến số phụ thuộc, mẫu phân tích này gồm 1.600 trưêng
hợp bao gồm những ngưêi kết hôn lần đầu và hiện có cả hai bố mẹ chồng
hoặc ít nhất có bố/mẹ chồng còn sống tính đến thời điểm kết hôn; và các
biến số độc lập đo đặc trưng gia đình và cá nhân (hoặc của vî/chång) vào
thời điểm kết hôn. Các phư¬ng pháp phân tích định lưîng gồm tỷ lệ phần
trăm, tư¬ng quan hai biến để mô tả và so sánh sự khác biệt về hình thức
sắp xếp nơi ở sau khi kết hôn theo lớp thế hệ kết hôn và theo đặc trưng
nhân khẩu xã hội.

3. Các loại hình sắp xếp nơi ở sau hôn nhân: sự biến đổi và các
khác biệt

3.1. Các loại hình sắp xếp nơi ở sau hôn nhân và lý do lựa chọn

Các loại hình sắp xếp nơi ở sau hôn nhân

Phân tích số liệu ở Biểu đồ 1 cho thấy đa số các cặp vợ chồng sống
chung với gia đình nhà chồng ngay sau khi kết hôn (64,7%), khoảng hơn
1/5 số ngưêi sống riêng hoàn toàn (24,1%) và 1/10 sống với gia đình nhà
vợ ngay sau khi kết hôn (11,3%) (hình thức ăn chung với gia đình
chång/vî nhưng ăn riêng trong nghiên cứu này là rất nhỏ (1,6% ở chung
với gia đình nhà chồng nhưng ăn riêng và 0,6% ở chung với gia đình nhà
vợ nhưng ăn riêng). Kết quả nghiên cứu này tiếp tục xác nhận sự bảo lưu
cấu trúc gia đình Việt Nam truyền thống sống theo gia đình đằng chồng
và sự phổ biến của khuôn mẫu sống ở nhà chồng cho thấy các yếu tố đô
thị hóa và công nghiệp hóa dưêng như chưa đủ sức tạo nên những biến đổi
mang tính cấu trúc về sự sắp xếp nơi ở trong xã hội Việt Nam (Nguyễn
Hữu Minh, Hirschman, 2000; Nguyễn Hữu Minh, 2008, 2009, 2011). 

Lý do lựa chọn việc sống chung sau khi kết hôn

Phân tích số liệu định lưîng và định tính về lý do giải thích cho sự lựa
chọn sống ở đâu sau khi kết hôn cho thấy khả năng về “nhà ở và điều kiện
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về kinh tế” có liên quan đến quyết định lựa chọn sống chung với gia đình
hai bên (hoặc với nhà chồng hay nhà vợ) sau khi cưíi của cặp vợ chồng.
Một nửa số ngưêi cho biết họ phải sống chung sau khi kết hôn vì lý do
“chưa có nhà và đủ kinh tế ra ở riêng”, lý do này chiếm tỷ lệ cao nhất trong
số các lý do giải thích cho việc lựa chọn sống chung sau khi cưíi (48,3%);
và không có khác biệt theo hai mô hình chung sống nhà chồng hay nhà vợ
(48,2% ở nhóm sống chung với gia đình nhà chồng và 49,2% ở nhóm sống
gia đình nhà vợ). Kết quả này góp phần lý giải về sự phụ thuộc của việc
sắp xếp nơi ở sau kết hôn vào các yếu tố liên quan đến khả năng có thể và
tính khả thi trong việc tổ chức gia đình rút ra từ phân tích của Dixon
(Nguyễn Hữu Minh, 2008). 

Coi trọng đạo hiếu, coi trọng trách nhiệm chăm sóc cha mẹ khi về già
là truyền thống của ngưêi Việt Nam, chính vì vậy “tuổi tác và sức khỏe
của cha mẹ” là những lý do mà con cái phải cân nhắc lựa chọn sống riêng
hay sống chung sau khi kết hôn. Có gần 1/3 số ngưêi chọn sống chung vì
lý do “bố mẹ đã già cần ngưêi chăm sóc” (26,2% ở nhóm sống chung với
gia đình nhà chồng và 25,1% ở nhóm sống với gia đình nhà vợ). Tiếp đến
là lý do sống chung “để bố mẹ giúp đỡ giai đoạn đầu” (11,3% ở nhóm
sống chung với gia đình nhà chồng và 12,8% ở nhóm sống với gia đình

Biểu đồ 1. Các loại hình sắp xếp nơi ở sau hôn nhân  (N= 1.596)
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nhà vợ). Có thể nói, sự hỗ trợ của cha mẹ về mặt kinh tế, chăm sóc con cái
trong giai đoạn đầu xây dựng gia đình riêng là rất quan trọng vì họ cần có
thời gian để tích lũy tài chính và cần sự hỗ trợ của cha mẹ trưíc khi có đủ
khả năng tạo lập hộ riêng. 

“Em đang sống cùng gia đình, gia đình em hiện tại là 7 khẩu, em lấy vợ từ

2014, đúng ra thì em còng ra ở riêng từ năm ngoái rồi nhưng do bè em bệnh tật,

ông bị tai biến, nhà cửa thì em làm rồi nhưng chưa ra ®ưîc vì phải ở nhà chăm

sóc ông nên chưa ra ở riêng ®ưîc” (PVS, nam, 29 tuổi, dân tộc Cao Lan, Yên

Bái).

“Tôi cũng sống cùng con trai và con dâu ngay từ khi mới cưíi thì nói thật là nó

không đáp ứng ®ưîc yêu cầu của mình đâu tuy nhiên là phải ở chung với hắn

hưíng hắn theo ®ưîc những cái tốt… Nói chung là tuổi già giờ rồi ai cũng phải

như vậy thôi” (TLN ngưêi cao tuổi, đô thị, Huế).

Sự sắp xếp nơi ở sau hôn nhân cũng phản ánh nét văn hóa của ngưêi

Việt Nam trong mong đợi về sự hòa nhập của ngưêi con dâu với gia đình

nhà chồng nói riêng và với họ hàng hoặc gia đình nhà chồng mở rộng nói

chung. Khoảng 15% số ngưêi cho biết lý do ở chung với gia đình chồng

hoặc với gia đình vợ là “muốn vî/chång hòa nhập với gia đình” nhưng lý

do này có khác biệt đáng kể giữa hai loại hình: 16,7% ở nhóm sống chung

Bảng 1. Lý do sống chung với gia đình chồng và gia đình vợ (%)

Mức ý nghĩa thống kê: *** p < 0,001
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với nhà chồng so với 6,7% ở nhóm sống với nhà vợ. Phạm Văn Bích

(1999) giải thích rằng một trong những lý do khiến các cặp vợ chồng trẻ

bắt đầu cuộc sống gia đình ở nhà chồng là bởi “theo quan niệm của ngưêi

Việt, những cặp vợ chồng trẻ không biệt lập với mạng lưíi thân tộc rộng

hơn, mà là một bộ phận của nó… Để làm ®ưîc điều đó, cặp vợ chồng trẻ,

đặc biệt cô dâu mới, cần sống với bố mẹ chồng ít nhất một thời gian để có

một vài ý niệm về hệ thống thân tộc bao quanh mình” (Phạm Văn Bích,

1999, dẫn lại Mai Huy Bích, 2000: 40).

Lý do lựa chọn việc sống riêng sau khi kết hôn

Số liệu ở Bảng 2 trình bày các lý do ®ưa ra để giải thích cho việc các
cặp vợ chồng bắt đầu cuộc sống gia đình bằng cách sống riêng, trong đó
lý do nhằm sớm có thể tự lập về kinh tế chiếm tỷ lệ cao nhất (54,8%), tiếp
đến là ®ưîc tù do làm theo ý mình (20,4%), 18,5% ngưêi sống riêng vì
không có điều kiện như đi công tác xa, chỉ có 6,8% vì muốn tránh quan
hệ phức tạp vì nhiều ngưêi và một tỷ lệ cá biệt để khỏi phải phục vụ nhiều
ngưêi (0,3%). Mong muốn sống riêng của các cặp vợ chồng dù vì lý do
gì: ®ưîc tự lập về kinh tế hay ®ưîc sống tự do theo ý mình cũng thể hiện
quyền lựa chọn nơi ở sau kết hôn chính đáng của các cặp vợ chồng. 

Nói tóm lại, sống chung với nhà chồng sau hôn nhân hiện vẫn là mô
hình chung sống khá phổ biến ở Việt Nam, song song với đó là một số
lưîng đáng kể ngưêi lựa chọn bắt đầu cuộc sống gia đình với gia đình vợ
hoặc sống riêng - phản ánh nhu cầu thực tế của mỗi gia đình và của các

Bảng 2. Lý do ở riêng sau khi kết hôn (%)
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cặp chồng vợ, trong đó liên quan chủ yếu đến điều kiện vật chất cần thiết
để đáp ứng khả năng lập hộ riêng hoặc tiếp tục sống chung với gia đình
hai bên, và ẩn chứa những hàm ý xã hội sâu sắc trong các kỳ vọng về trách
nhiệm, bổn phận và nghĩa vụ giữa cha mẹ với con cái và ngưîc lại.

3.2. Sự biến đổi và một số khác biệt trong sắp xếp nơi ở sau hôn

nhân

Sự biến đổi các loại hình sắp xếp nơi ở sau hôn nhân

Các loại hình sắp xếp nơi ở ngay sau khi kết hôn ở Việt Nam trong
vòng khoảng 10 năm trở lại đây đang có sự biến đổi khá rõ theo hưíng thu
hẹp khoảng cách của 3 loại hình cư trú sau hôn nhân là sống với nhà
chồng, sống với nhà vợ và sống riêng. Phân tích số liệu định lưîng cho
thấy hình thức sống chung với gia đình nhà chồng ngày càng có chiều
hưíng giảm sót; ngưîc lại, tỷ lệ các cặp vợ chồng lập hộ riêng hoặc sống
cùng gia đình nhà vợ sau kết hôn có chiều hưíng tăng lên dù ở những giai
đoạn khác nhau.

Số liệu ở Biểu đồ 2 trình bày tỷ lệ các loại hình sắp xếp nơi ở ngay sau
khi kết hôn theo lớp thế hệ kết hôn cho thấy xu hưíng chung sống với gia
đình nhà chồng sau khi kết hôn đã giảm tư¬ng đối đều đặn và khá rõ ở giai
đoạn trưíc và sau 1975 và từ giai đoạn 2006 đến nay. Nếu trưíc 1975 tỷ
lệ sống chung với gia đình nhà chồng chiếm tới 75,4% thì ở 3 giai đoạn
tiếp theo từ 1976-2005 đã giảm đáng kể xuống còn trên dưíi 69% và từ
giai đoạn 2006 đến nay cũng có xu hưíng giảm tư¬ng tự chỉ còn 57%.
Như vậy, so sánh giữa thời kỳ trưíc 1975 với thời kỳ khoảng 10 năm trở
lại đây thì tỷ lệ các cặp vợ chồng trẻ sống chung với nhà chồng đã giảm
tới 18 điểm phần trăm.

Xu hưíng các cặp vợ chồng lập hộ riêng hoặc sống cùng gia đình nhà
vợ sau kết hôn có chiều hưíng tăng lên ở các thời điểm khác nhau. Ví dụ,
chỉ có 15,4% ở nhóm kết hôn trưíc năm 1975 sống riêng thì đến giai đoạn
1976-1985 tăng lên 20,9% và tiếp tục tăng lên 26,4% ở giai đoạn 1986-
1995, sau đó giảm nhẹ ở giai đoạn 1996-2005 còn 22,6% và từ 2006 đến
nay tiếp tục tăng lên 26,4%. Như vậy, so với mốc thời gian trưíc 1975 và
từ năm 2006 cho đến nay, tỷ lệ các cặp vợ chồng sống riêng tăng khoảng
11 điểm phần trăm.

Mô hình ở nhà vợ trưíc 1975 chỉ chiếm 9% (tính chung chưa tách theo
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dân tộc) và tỷ lệ này gần như không có thay đổi đáng kể nào trong vòng
khoảng 30 năm, kể từ trưíc 1975 đến giai đoạn 1996-2005 với mức trên
dưíi 10%, nhưng khi so sánh 2 giai đoạn gần đây, giai đoạn 1996-2005 so
với 2006-2017 thì tỷ lệ sống ở nhà vợ tăng đã lên gấp 2 lần (8,1% với
16,5%).

Một số khác biệt trong việc sắp xếp nơi ở sau hôn nhân

Các khác biệt theo khu vực sống, dân tộc và tôn giáo

Có khác biệt đáng chú ý trong loại hình sắp xếp nơi ở sau khi kết hôn
của các cặp vợ chồng xét theo khu vực sống, dân tộc và tôn giáo. ở nông
thôn phổ biến kiểu loại chung sống với gia đình nhà chồng - chiếm tới
71,5% so với 54,5% ở thành thị; ngưîc lại, ở thành thị, phổ biến việc tạo
lập hộ riêng sau khi kết hôn, cao hơn khoảng 2 lần so với nông thôn

Biểu đồ 2. Các loại hình sắp xếp nơi ở sau hôn nhân 

theo lớp thế hệ kết hôn (%) (N=1.596)***

Mức ý nghĩa thống kê: ***p < 0,001
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(34,7% cặp đôi ở riêng sau kết hôn ở thành thị so với 17,3% ở nông thôn)
(Biểu đồ 3). 

Phân tích loại hình sắp xếp nơi ở theo dân tộc của ngưêi chồng (số liệu
theo dân tộc ngưêi vợ cũng có xu hưíng tư¬ng tự nên không trình bày ở
đây) cho thấy, ngoại trừ dân tộc £ đê, thì mô hình truyền thống sống ở nhà
chồng phổ biến hơn ở các dân tộc thiểu số khác (chủ yếu có các dân tộc
theo chế độ phụ hệ như Tày, Hoa, Dao, Mưêng, Nùng, Cao Lan) so với
ngưêi Kinh. Tỷ lệ sống chung với nhà chồng ở nhóm dân tộc thiểu số khác
chiếm tới 84,8%, gấp 1,3 lần so với ngưêi Kinh (66,8%). Nhưng tỷ lệ các
cặp vợ chồng sống riêng sau khi kết hôn ở ngưêi Kinh lại cao hơn 3 lần
so với các dân tộc thiểu số khác (26,6% so với 10,1% ở dân tộc thiểu số
khác và 5,1% ở ngưêi £ đê). 

ở Việt Nam, ngưêi £ đê là dân tộc theo chế độ mẫu hệ. Nét đặc trưng
nhất của chế độ mẫu hệ thể hiện rất rõ trong cuộc sống hôn nhân gia đình

Biểu đồ 3. Các loại hình sắp xếp nơi ở sau hôn nhân 

theo nơi sống khi kết hôn (%) (N=1.595)***

Mức ý nghĩa thống kê: ***p < 0,001
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với quy t¾c/h×nh thức hôn nhân cư trú bên ngoại, kết quả nghiên cứu này
cho thấy truyền thống cư trú bên ngoại sau khi kết hôn vẫn còn bảo lưu
tư¬ng đối mạnh ở dân tộc £ đê. Nơi cư trú sau hôn nhân của các cặp vợ
chồng sống ở bên đằng nhà vợ là rất phổ biến (chiếm tỷ lệ đến 84,8%) và
tư¬ng đối ổn định trong suốt thời gian qua (từ 1985 trở về trưíc là khoảng
90%; từ 1986-2005 là khoảng 75% và từ 2006 đến nay là 91,4%); tỷ lệ
sống riêng chỉ chiếm 5,1% (thấp nhất so với ngưêi Kinh và các dân tộc
thiểu số khác). Khoảng 1/10 số ngưêi £ đê hiện sống chung với gia đình
nhà chồng sau khi cưíi, có thể do các yếu tố về kết hôn ngoại tộc hoặc
kinh tế.

Biểu đồ 4 cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa biến số tôn
giáo với loại hình sắp xếp nơi ở ở nhà chồng sau khi kết hôn, tỷ lệ sống
chung với nhà chồng phổ biến hơn ở nhóm ngưêi chồng không có tôn giáo

Biểu đồ 4. Các loại hình sắp xếp nơi ở sau hôn nhân theo tôn giáo 

và dân tộc của ngưêi chồng (%) 

Mức ý nghĩa thống kê: ***p < 0,001
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66,3% so với 61,4% ở nhóm có tôn giáo, nhưng đáng chú ý, tỷ lệ sống
chung với gia đình vợ ở nhóm ngưêi chồng có tôn giáo cao hơn đáng kể
so với tỷ lệ chung và cao gấp hơn 2 lần so với những ngưêi chồng không
theo tôn giáo (18,9% so với 7,3%).

Các khác biệt theo các đặc trưng cá nhân 

Phân tích tư¬ng quan cho thấy có khác biệt rất rõ nét về sắp xếp nơi ở
sau hôn nhân theo các đặc trưng cá nhân như tuổi kết hôn, học vấn, nghề
nghiệp. Thanh niên nam nữ kết hôn ở độ tuổi càng trẻ càng có xu hưíng
sống chung với gia đình nhà chồng sau khi kết hôn; ngưîc lại nam nữ kết
hôn càng muộn lại càng có xu hưíng sống riêng nhiều hơn. Trên dưíi 72%
ngưêi chồng và ngưêi vợ kết hôn ở độ tuổi dưíi 20 sống chung với nhà
chồng so với khoảng trên dưíi 59% ở độ tuổi từ 25 trở lên, đáng chú ý
nhóm phụ nữ tuổi càng cao càng có xu hưíng sống chung với gia đình
chồng ít hơn, khoảng 70% ở độ tuổi trưíc 22 so 52% ở độ tuổi từ 25 trở
lên, chênh lệch 20 điểm phần trăm. Sự khác biệt thể hiện rất rõ ở loại hình
sống riêng, tuổi kết hôn càng cao càng có xu hưíng ở nơi ở mới ngay sau
khi cưíi, tỷ lệ sống riêng sau kết hôn ở cả ngưêi chồng và ngưêi vợ tăng
dần theo độ tuổi kết hôn: 13,1% ở tuổi dưíi 20 đối với nam (15,9% đối

Bảng 3. Các loại hình sắp xếp nơi ở sau hôn nhân theo học vấn (%)

Mức ý nghĩa thống kê: *** p < 0,001
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với nữ) tăng lên 17,5% đối với nam ở độ tuổi 20-22 (21,7% với nữ), tiếp
tục tăng lên 21,9% đối với nam ở độ tuổi 23-24 (27,5% với nữ) và ở độ
tuổi kết hôn từ 25 trở lên là 29,8% đối với nam (và 34,2% với nữ).

Sắp xếp nơi ở sau kết hôn còn có những khác biệt rất rõ theo học vấn,
nghề nghiệp của ngưêi chång/vî ở thời điểm kết hôn, đặc biệt ở nhóm có
tính hiện đại hóa như học vấn cao, làm việc trong khu vực nhà nưíc và cổ
phần. Bảng 3 cho thấy học vấn của ngưêi chồng hoặc ngưêi vợ càng cao
thì càng có xu hưíng sống riêng ngay sau khi cưíi, đồng thời tỷ lệ sống
chung với gia đình nhà chồng càng giảm. Chỉ có 16,5% số ngưêi chồng
có học vấn tiểu học sống riêng ngay sau khi kết hôn so với 18,4% nhóm
THCS, 25,6% nhóm THPT và thấp hơn đáng kể so với 41,5% ở nhóm học
vấn cao nhất là trung cấp, cao đẳng, đại học. Ngưîc lại, tỷ lệ sống chung
với gia đình nhà chồng ở nhóm học vấn cao cũng thấp hơn đáng kể (48,6%
ở nhóm trung cấp, cao đẳng, đại học so với 64% ở nhóm THPT, 73,8%
nhóm THCS và 62,4% ở nhóm học vấn tiểu học).

Những ngưêi chồng hoặc ngưêi vợ làm việc ở khu vực nhà nưíc, cổ
phần, ở khu vực tư nhân, hợp tác xã, liên doanh có xu hưíng sống riêng
ngay sau khi cưíi cao hơn đáng kể so với nhóm sản xuất kinh doanh hé
gia đình. Ví dụ chỉ có 17,7% ngưêi chồng ở nhóm sản xuất kinh doanh hé
gia đình tách hộ ngay sau khi cưíi so với 34,1% và 28,5% ở 2 nhóm còn
lại; đồng thời, những ngưêi chồng ở nhóm sản xuất kinh doanh hé gia đình
có xu hưíng sống chung với nhà chồng cao hơn các nhóm khác khoảng
10 điểm phần trăm (với tỷ lệ lần lưît là 70,5% so với 56,4% và 59,6%).
Hoặc xu hưíng này tư¬ng tự ở ngưêi vợ, nhưng tỷ lệ sống với nhà chồng
sau khi cưíi ở nhóm ngưêi vợ làm việc trong khu vực nhà nưíc và cổ phÈn
®ưîc ghi nhận thấp hơn rất đáng kể, từ 10-18 điểm phần trăm, so với nhóm
phụ nữ làm việc ở tư nhân, hợp tác xã và sản xuất hộ gia đình. Tỷ lệ tách
hộ sống riêng của ngưêi vợ làm việc trong khu vực nhà nưíc và cổ phÈn
cao hơn đáng kể so với nhóm ngưêi vợ còn lại.

Các khác biệt theo các đặc trưng gia đình

Sắp xếp nơi ở sau khi kết hôn không phải luôn luôn tuân thủ theo quy
tắc sống chung với nhà chồng, mà còn phụ thuộc vào khả năng về nhà ở
và đất đai của gia đình, đặc biệt là gia đình chú rể. Mức sống gia đình nhà
chồng vào thời điểm kết hôn và tình trạng có nhà ở riêng ngay khi kết hôn
có ảnh hưëng rất rõ đến loại hình sắp xếp nơi ở sau kết hôn (sự khác biệt
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có ý nghĩa thống kê p<0,01 và p<0,001). Những ngưêi chồng ở nhóm gia

đình khá giả có tỷ lệ tách hộ riêng sau khi kết hôn cao hơn nhóm mức sống

trung bình và cao hơn 2 lần so với ngưêi chồng ở nhóm kinh tế nghèo

(30,6% so với 25,9% và 17,5%). Ngưêi trả lời có nhà sở hữu ngay sau khi

kết hôn là điều kiện để đa số họ sống riêng sau khi kết hôn (84,9% so với

6,9%) (Biểu đồ 5). 

Cuối cùng, những khác biệt về nơi ở ngay sau khi kết hôn còn xuất phát

từ hoàn cảnh sống của gia đình ngưêi chồng như hai bố mẹ chồng còn

sống hay mất bè/mÑ vào thời điểm kết hôn, số lưîng anh em trai, thứ tự

sinh của ngưêi chồng. Những ngưêi chồng chỉ còn bè/mÑ, là con trai cả

Biểu đồ 5. Các loại hình sắp xếp nơi ở sau hôn nhân theo mức sống gia

đình chồng và điều kiện có nhà ở riêng khi kết hôn (%)

Mức ý nghĩa thống kê: *** p < 0,001
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hoặc con trai thứ có xu hưíng ở với nhà chồng cao hơn; trong khi những
ngưêi chồng có cả hai bố mẹ còn sống, là con trai thứ có xu hưíng sống
riêng cao hơn. Ví dụ, tỷ lệ sống với nhà chồng ở nhóm chỉ còn bố/mẹ
chồng cao hơn nhóm có hai bố mẹ chồng còn sống (71,3% so với 63,7%);
tỷ lệ sống riêng ở nhóm chỉ còn bố/mẹ là 25,3% so với 15,8% nhóm có
hai bố mẹ chồng còn sống; 66,9% nhóm là con trai cả và 69,5% là con trai
út sống cùng với gia đình nhà chồng so 61,7% là con trai thứ. 

4. Kết luận

Kết quả nghiên cứu này cho thấy ở Việt Nam hiện nay tồn tại 3 loại
hình nơi ở sau hôn nhân chủ yếu là: sống với nhà chồng, sống với nhà vợ,
và sống riêng. Nghiên cứu xác nhận sự bảo lưu cấu trúc gia đình Việt Nam
truyền thống chủ yếu vẫn là sống chung với gia đình hai bên (hoặc bên nội
hoặc bên ngoại), trong đó mô hình sống với nhà chồng phổ biến ở ngưêi
Kinh, đặc biệt là nhóm dân tộc thiểu số khác, và khuôn mẫu truyền thống
sống với nhà vợ vẫn ®ưîc bảo lưu mạnh mẽ trong cộng đồng ngưêi £ đê.
Sự biến đổi nơi ở sau hôn nhân đang diễn ra theo hưíng ngày càng giảm
mô hình sống chung với nhà chồng và ghi nhận chiều hưíng ngày càng
tăng lên của mô hình ở riêng hoặc sống cùng nhà vợ. 

Đồng thời, các loại hình sắp xếp nơi ở sau khi kết hôn ở Việt Nam có
những khác biệt đáng chú ý theo khu vực sống, dân tộc, tôn giáo, theo đặc
trưng gia đình truyền thống và cá nhân mang tính hiện đại hóa. Mô hình
sống chung với gia đình nhà chồng phổ biến hơn ở khu vực nông thôn,
theo chế độ phụ hệ vốn là nơi ®ưîc cho còn bảo lưu nhiều đặc trưng gia
đình truyền thống. Việc ở riêng sau kết hôn diễn ra nhiều hơn khu vực
thành thị, ở nhóm ngưêi Kinh, ở các cá nhân có tuổi kết hôn muộn, theo
tôn giáo, có học vấn cao, có nghề nghiệp mang tính hiện đại đã gợi ra rằng
những thành tựu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội cùng với tiến trình
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam có thể
là những yếu tố góp phần làm giảm sự phụ thuộc của nam nữ thanh niên
vào gia đình, thông qua việc ®ưîc tạo cơ hội học vấn, việc làm những
ngưêi trẻ ít bị phụ thuộc vào cha mẹ hơn khi bưíc vào cuộc sống hôn nhân
và lập hộ gia đình riêng, đồng thời góp phần làm thay đổi nhận thức và
thái độ của cha mẹ và nam nữ thanh niên đối với vấn đề hôn nhân gia đình
nói chung và trong quyết định lựa chọn nơi ở sau hôn nhân nói riêng.

Cuối cùng, mô hình ở nhà vợ đang có xu hưíng tăng lên ở nhóm ngưêi
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Kinh và nhóm dân tộc thiểu số khác (ngoại trừ ngưêi £ đê) cho thấy dư
luận xã hội về việc “ở rể” trong xã hội Việt Nam đang có sự thay đổi. Tuy
nhiên, sự thay đổi này liệu có thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao địa vị của
ngưêi phụ nữ và góp phần làm giảm tâm lý ưa thích con trai hay không
còn là vấn đề cần tiếp tục quan tâm nghiên cứu.n
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